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Tiếp theo phần 1 đã được đăng trong Y học sinh sản 

số 37 với chủ đề “Sinh non và các vấn đề liên quan”, 

bài viết này xin được trình bày rõ ràng hơn về mối liên 

quan giữa CIN, khoét chóp cổ tử cung (CTC) và nguy 

cơ sinh non. 

LIỆU NGUY CƠ SINH NON 
CÓ HOÀN TOÀN LÀ DO 
THỦ THUẬT KHOÉT CHÓP 
CỔ TỬ CUNG?

Gần đây, y văn thế giới có nhiều kết quả mới được công 

bố cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về mối liên 

quan giữa CIN, khoét chóp CTC và nguy cơ sinh non.

Đầu tiên, vào năm 2010, nhóm tác giả gồm Werner và 

cộng sự công bố một nghiên cứu thực hiện tại Hoa Kỳ, 

đánh giá hồi cứu kết cục thai kì của 241.701 sản phụ 

sinh đơn thai trong khoảng thời gian 1992-2008. Trong 

số này, có 511 trường hợp được sinh ra trước khi thực 

hiện LEEP và 842 trường hợp sinh ra sau khi thực hiện 

thủ thuật này. Kết quả, không có sự khác biệt về nguy 

cơ sinh non giữa hai nhóm cũng như khi so sánh với kết 

cục thai kì trong dân số chung. Phân tích theo nhóm 

nhỏ gồm sinh non dưới 34 tuần và sinh non 35-36 tuần 

cũng không thấy có sự khác biệt. Đây là một kết quả 

trái ngược với rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện 

trước đó. Tuy nhiên, những khó khăn gặp phải của một 

phân tích hồi cứu như: không có đủ thông tin về các yếu 

tố nguy cơ khác thuộc về người mẹ (hút thuốc lá, uống 

rượu, các thuốc sử dụng, tình trạng kinh tế xã hội, tiền 

căn sinh non...), cũng như các yếu tố liên quan đến thủ 
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thuật (độ sâu, rộng của phần mô cắt bỏ, mức độ tổn 

thương CTC...) nên khó có thể đưa ra được kết luận gì 

từ kết quả của nghiên cứu này (Werner và cs., 2010).

Sau đó, một nghiên cứu bệnh chứng lớn, đa trung tâm, 

thực hiện hồi cứu tại 5 bệnh viện ở Tây Ban Nha (1998-

2007) để đánh giá xem liệu thực sự khoét chóp CTC 

có phải là nguyên nhân gây sinh non. Nghiên cứu chia 

thành 3 nhóm đánh giá: nhóm 1 gồm những trẻ sinh 

ra sau khoét chóp CTC, nhóm 2 gồm những trẻ sinh 

ra trước khi khoét chóp CTC và nhóm 3 gồm những 

trẻ được sinh ra bởi người mẹ không thực hiện khoét 

chóp CTC. Kết quả cho thấy khi so sánh hai nhóm 1 

và nhóm 3, tỉ lệ sinh non dưới 35 tuần ở nhóm 1 cao 

hơn hẳn (5,3% so với 1,6%) với cân nặng thai nhi thấp 

hơn. Khi so sánh giữa nhóm 1 và nhóm 2 thì không 

thấy có những sự khác biệt này. Qua hai sự so sánh 

trên, chúng ta thấy rằng thai kì sau khi khoét chóp CTC 

có sự gia tăng nguy cơ sinh non. Tuy nhiên, sự không 

khác biệt về kết cục thai kì trước và sau khi khoét chóp 

CTC cho chúng ta một gợi ý rằng thủ thuật này có thể 

không phải là yếu tố then chốt gây tăng nguy cơ sinh 

non. Chính những yếu tố thuộc về nhóm phụ nữ có tổn 

thương bất thường ở CTC này cũng góp phần vào việc 

làm tăng nguy cơ sinh non (Andia và cs., 2011).

Với mong muốn rà soát lại những nguồn dữ liệu hiện 

có để giải đáp những thắc mắc này, nhóm tác giả do 

Conner đứng đầu đã tổng hợp lại trong y văn những 

nghiên cứu có so sánh tỉ lệ sinh non ở phụ nữ có tiền 

căn được thực hiện LEEP trước đó và những phụ nữ 

không có tiền căn khoét chóp CTC. Kết quả có 19 

nghiên cứu phù hợp (gồm nhiều nghiên cứu mới xuất 

hiện trong y văn) với 6.589 trường hợp có tiền căn LEEP 

và 1.415.015 trường hợp không có tiền căn này. Nhóm 

không có tiền căn LEEP được chia làm hai nhóm nhỏ: 

không biết hay không có tiền căn bị loạn sản CTC và 

nhóm có loạn sản nhưng không thực hiện khoét chóp 

CTC. Sau khi phân tích, các tác giả cho thấy LEEP liên 

quan đến việc làm tăng nguy cơ sinh non so với các 

trường hợp không có tiền căn LEEP (RR = 1,61, 95% CI 

1,35-1,92, P = 0,001); nhưng không thấy sự khác biệt 

về nguy cơ sinh non khi so với riêng nhóm có loạn sản 

CTC nhưng không thực hiện LEEP (1,08, 95% CI 0,88-

1,33). Với kết quả này, các tác giả cho rằng giữa loạn 

sản CTC và sinh non có chung các yếu tố nguy cơ giống 

nhau và LEEP tự nó không phải là một yếu tố nguy cơ 

độc lập cho sinh non (Conner và cs., 2014). 

Một nghiên cứu thuần tập được Miller và cộng sự thực 

hiện tại Hoa Kỳ vừa được công bố vào năm 2014, phân 

tích chiều dài CTC (đo trong khoảng 18-24 tuần) và kết 

cục thai kì của 6.669 phụ nữ mang đơn thai, trong đó, 

có 460 (6,9%) trường hợp có tiền căn khoét chóp CTC 

(bằng LEEP hay dao mổ) trước đó. Kết quả, chiều dài 

CTC trung bình ở nhóm có tiền căn khoét chóp CTC 

ngắn hơn có ý nghĩa thống kê, nhưng mức độ ngắn 

này không có ý nghĩa về mặt lâm sàng (4,2 ± 0,9cm 

so với 4,5 ± 0,9cm, P < 0,001). Tuy nhiên, tỉ lệ các 

trường hợp có chiều dài CTC ngắn thì lại cao hơn hẳn 

(6,5% so với 1,5%, P < 0,001). Đồng thời, tỉ lệ sinh 

non cũng cao hơn hẳn các trường hợp không có tiền 

căn khoét chóp CTC (11,1% so với 7,1%, P = 0,001). 

Thực hiện phân tích hồi qui đa biến cho thấy cả tiền 

căn khoét chóp CTC (aOR = 1,53, 95% CI 1,04-2,25) 

và chiều dài CTC ngắn (aOR = 6,19; 95% CI 3,85-9,95) 

sau khi hiệu chỉnh đều có liên quan độc lập đến nguy 

cơ sinh non. Như vậy, nghiên cứu này cho thấy khoét 

chóp CTC làm tăng nguy cơ chiều dài CTC ngắn trong 

tam cá nguyệt thứ hai của thai kì. Tuy nhiên, chiều dài 
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CTC ngắn không hoàn toàn giải thích được mối liên 

quan giữa khoét chóp CTC và sinh non. Dó đó, ngay cả 

trường hợp chiều dài CTC trong tam cá nguyệt thứ hai 

không ngắn thì phụ nữ có tiền căn khoét chóp CTC vẫn 

tăng nguy cơ sinh non. Tuy nhiên, việc thiếu dữ kiện về 

mức độ tổn thương CTC và các dữ kiện liên quan đến 

khoét chóp CTC là những hạn chế lớn của nghiên cứu 

này (Miller và Grobman, 2014).

Tiếp tục đi sâu nghiên cứu về vấn đề này, Miller và 

cộng sự thiết kế một nghiên cứu lớn khác để xác 

định liệu loạn sản CTC có hay không liên quan độc 

lập với nguy cơ sinh non và nếu có thì nó có độc lập 

với chiều dài CTC ngắn hay không. Từ tháng 12/2010 

đến tháng 01/2014, có 18.528 phụ nữ đủ tiêu chuẩn 

được chọn vào nghiên cứu, có 14.149 (76,4%) phụ 

nữ không có tiền căn loạn sản CTC, 3.023 (16,3%) 

phụ nữ có tiền căn loạn sản CTC nhưng không thực 

hiện khoét chóp CTC, 1.356 (7,3%) phụ nữ có tiền 

căn khoét chóp CTC. Tất cả các trường hợp đều được 

siêu âm đo chiều dài CTC vào thời điểm thai 18-236/7 

tuần. Kết quả, chiều dài CTC trung bình của phụ nữ 

không có tiền căn loạn sản CTC, phụ nữ có tiền căn 

loạn sản CTC nhưng không thực hiện khoét chóp CTC 

và phụ nữ có tiền căn khoét chóp CTC lần lượt là 4,53 

± 0,84, 4,49 ± 0,83, 4,23 ± 0,87 (P < 0,001). Tỉ lệ có 

chiều dài CTC ngắn (< 25mm) lần lượt là 0,8%, 1,0%, 

và 2,2% (P < 0,001); tỉ lệ sinh non tương ứng là 6,4%, 

6,5% và 8,4% (P = 0,017). Như vậy, phụ nữ có tiền 

căn khoét chóp CTC có chiều dài CTC trung bình ngắn 

nhất, có tỉ lệ CTC ngắn và tỉ lệ sinh non cao nhất. Sau 

khi thực hiện phân tích, hiệu chỉnh các yếu tố nguy cơ 

liên quan, chỉ có tiền căn khoét chóp CTC làm tăng 

nguy cơ sinh non (aOR = 1,38, 95% CI 1,11-1,73), còn 

phụ nữ có tiền căn loạn sản CTC nhưng không thực 

hiện khoét chóp CTC (aOR = 1,02; 95% CI 0,86 -1,22) 

không làm tăng nguy cơ này. Kết quả cũng không thay 

đổi sau khi hiệu chỉnh theo yếu tố CTC ngắn (aOR = 

1,31, 95% CI 1,04-1,64 và aOR = 1,02, 95% CI 0,85-

1,21). Tóm lại, trong một quần thể lớn, những phụ nữ 

có tiền căn bị loạn sản CTC mà không thực hiện khoét 

chóp CTC thì không làm tăng nguy cơ CTC ngắn và 

sinh non. Ngoài ra, mối liên quan giữa khoét chóp CTC 

và sinh non cũng không thể giải thích đơn thuần bằng 

bệnh lí loạn sản CTC. Các nghiên cứu trong tương 

lai về cấu trúc cơ học và hóa sinh học của CTC sau 

khi được khoét chóp có thể sẽ cung cấp thêm những 

thông tin sâu hơn (Miller và cs., 2015).

KẾT LUẬN  

Những nghiên cứu gần đây cho thấy không phải chỉ 

một mình thủ thuật khoét chóp CTC chịu trách nhiệm 

cho việc tăng nguy cơ sinh non mà còn là sự kết hợp 

của nhiều yếu tố liên quan khác, đồng thời, những yếu 

tố liên quan đến các thủ thuật này không phải hoàn 

toàn liên quan đến nguy cơ sinh non. 

Tuy nhiên, khi thực hiện thủ thuật này ở nhóm phụ nữ 

trẻ trong độ tuổi sinh sản, chúng ta trước hết phải tư 

vấn kĩ càng, đồng thời cũng nên cố gắng làm sao có 

được sự cân bằng tốt nhất giữa hiệu quả điều trị và giảm 

thiểu tối đa sự tác động của thủ thuật lên cấu trúc CTC. 
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